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1. Đặt vấn đề
Thực phẩm và đồ uống là nhóm hàng hóa tiêu

dùng quan trọng của các hộ gia đình. Tiêu dùng
thực phẩm luôn chiếm khoảng 50% tổng chi tiêu
hộ gia đình Việt Nam, theo kết quả kháo sát mức
sống dân cư từ năm 2002 - 2014 của Tổng cụ
thống kê (GSO, 2016). Nhờ những thành quả của
tăng trưởng kinh tế, thu nhập của người dân được
cải thiện và cùng với đó hành vi tiêu dùng thực
phẩm cũng có những thay đổi. Sự thay đổi của cầu
thực phẩm và đồ uống dưới tác động của giá cả và
thu nhập sẽ có tác động rất lớn đối với chi tiêu và
đời sống hộ gia đình, đặc biệt với hộ gia đình thu
nhập thấp. Để đưa ra những chính sách quản lý
phù hợp, chẳng hạn trong quản lý giá cả, kích cầu
tiêu dùng,... Chính phủ cần đo lường được độ co
dãn của cầu. Các doanh nghiệp cũng cần có các
số liệu này để có chính sách kinh doanh phù hợp. 

Các nghiên cứu về độ co dãn của cầu theo giá
đã khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, các
nghiên cứu định lượng về hành vi tiêu dùng nói
chung, độ co dãn của cầu theo giá nói riêng chưa

phổ biến ở nước ta. Mặc dù cũng đã có một số
nghiên cứu, nhưng các nghiên cứu này nói chung
đã cũ, và cũng chỉ phân tích được một số hạn chế
hàng hóa. Chẳng hạn, Canh Le Quang (2008)
nghiên cứu độ co dãn của 3 nhóm thực phẩm là
gạo, thịt cá và thực phẩm khác với bộ số liệu Điều
tra mức sống dân cư năm 2004 nhằm đánh giá
xem các nhóm này là hàng hóa thông thường hay
hàng hóa xa xỉ. Linh Vu Hoang (2008) sử dụng bộ
số liệu điều tra mức sống dân cư năm 2006 để ước
lượng độ co dãn của cầu một số thực phẩm. Các
nghiên cứu này, do vậy, có thể không còn phù hợp
trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh
nhờ sự tự tăng lên của thu nhập và quá trình hội
nhập quốc tế.

Chính vì vậy, bài viết này nhằm đo lường co
dãn của cầu thực phẩm của các hộ gia đình Việt
Nam theo giá và thu nhập, hay nói cách khác đo
lường tác động của thay đổi giá cả và thu nhập đối
với cầu thực phẩm và đồ uống với bộ số liệu điều
tra mức sống dân cư thực hiện năm 2014 và công
bố năm 2016. Để đạt mục đích đó, bài viết sử
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ghiên cứu này nhằm đo lường độ co dãn của cầu đối với các thực phẩm và đồ uống thông dụng
trong các hộ gia đình Việt Nam theo giá và thu nhập. Bài viết áp dụng phương pháp ước lượng

hai bước với Mô hình hệ thống cầu gần lý tưởng do Deaton và Muellbauer (1980) đề xuất, dựa trên bộ
số liệu Khảo sát mức sống dân cư 2014 của Tổng cục thống kê. Kết quả cho thấy ngoại trừ thịt bò, sữa
tươi, bia và đồ uống đóng chai, các thực phẩm và đồ uống khác tương đối ít co dãn theo giá. Khi thu
nhập tăng thì cầu sẽ tăng lên, trong đó, cầu với cá và tôm, sữa tươi và bia tăng nhanh hơn do tương đối
co dãn với thu nhập. Những đặc điểm này có tác động đối với chi tiêu hộ gia đình và chiến lược của các
nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Từ khóa: cầu thực phẩm và đồ uống, co dãn của cầu theo giá và thu nhập, hệ thống cầu, mô hình AIDS



dụng mô hình hệ thống cầu gần lý tưởng (Almost
Ideal Demand System - AIDS) của Deaton và
Muellbauer (1980) với một giỏ bao gồm 12 loại
thực phẩm và đồ uống: gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt
gia cầm, cá và tôm (tôm, cá), trứng, sữa bột, sữa
tươi, rượu, bia, nước giải khát đóng chai và hoa
quả các loại. Bài viết ước lượng mô hình trên với
bộ số liệu khảo sát mức sống dân cư 2014
(VHLSS 2014) gồm 9398 hộ gia đình. Một vấn đề
nảy sinh khi ước lượng mô hình AIDS là không
phải mọi hộ gia đình đều tiêu dùng cả 12 thực
phẩm và vì thế, có một số biến phụ thuộc trong mô
hình nhận giá trị bằng không, khiến kết quả ước
lượng có thể bị thiên lệch (bias). Để xử lý, bài viết
áp dụng tiếp cận ước lượng hai bước theo đề xuất
của Heien và Wessels (1990). Ở bước thứ nhất,
lựa chọn tiêu dùng hay không tiêu dùng một thực
phẩm được ước lượng bởi mô hình nhị phân Probit.
Trên cơ sở kết quả ước lượng mô hình Probit, bài
viết tính toán tỷ số Mill ngược (inverse Mill ratio -
IMR) và sử dụng tỷ số này làm biến công cụ
(instrumental variable) trong bước thứ hai. Ở bước
thứ hai, bài viết ước lượng hệ phương trình hồi quy
tỷ trọng chi tiêu cho các loại thực phẩm và đồ uống
theo giá các thực phẩm và đồ uống, tổng ngân
sách cho thực phẩm và đồ uống và một số biến số
nhân khẩu học. Kết quả ước lượng sẽ được sử
dụng để tính toán và phân tích co dãn của cầu
theo giá và thu nhập.

2. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
2.1. Mô hình
Để đo lường độ co dãn của cầu một giỏ hàng

hóa tiêu dùng theo giá và thu nhập, cần phải dựa
vào các hàm cầu các hàng hóa đó.
Cách tốt nhất, vì vậy, là đo lường co dãn
của cầu theo giá dựa trên một hệ thống
cầu. Working (1943) and Leser (1963)
đề xuất một trong những mô hình hệ thống cầu
đầu tiên, trong đó tỷ lệ ngân sách phân bổ cho mỗi
hàng hóa là một hàm tuyến tính của logarith giá cả
của tất cả hàng hóa trong giỏ và tổng ngân sách.
Mô hình Working-Leser, mặc dù dễ ước lượng,
nhưng không đưa ra được những kết quả phù hợp
với lý thuyết cầu do chúng không phân tích được
sự phụ thuộc lẫn nhau trong tiêu dùng giữa các
hàng hóa. Một hệ thống cầu hoàn chỉnh phải xem
xét cầu của nhiều hàng hóa đồng thời. Mô hình
đầu tiên như vậy được đề xuất bởi Stone (1954)

bằng cách tối đa hóa hàm lợi ích Stone - Geary với
điều kiện ràng buộc ngân sách. Mô hình này còn
gọi là mô hình hệ thống chi tiêu tuyến tính - LES
và có dạng như sau: 

Trong đó qi là số lượng tiêu dùng hàng hóa i và
ci là mức tiêu dùng tối thiểu, j khác i. 

Tuy nhiên, mô hình LES lại có một số nhược
điểm. Thứ nhất, nó không áp dụng được với hàng
hóa thứ cấp và hàm ý hàm Engel tuyến tính, vốn
không đúng trên thực tế. Mặt khác, nó không phù
hợp với ba tính chất của hệ thống cầu là tính đồng
nhất (homogeneity), tính đối xứng (symmetry) và
tính tổng lượng (adding up). Barten (1969) chứng
minh rằng cả ba tính chất trên đều bị bác bỏ với
mô hình LES. 

Trong nghiên cứu này, bài viết sử dụng một mô
hình hệ thống cầu linh hoạt do Deaton và
Muellbauer (1980) phát triển: Mô hình Hệ thống
cầu gần lý tưởng (Almost Ideal Demand System –
AIDS). So với các mô hình hệ thống cầu khác, Mô
hình AIDS có nhiều ưu điểm như thỏa mãn 3 tính
chất về hàm cầu, có thể tổng hợp tiêu dùng của
nhiều người tiêu dùng mà không cần giả định
đường Engel tuyến tính. Phương trình của mô hình
có dạng như sau:

Trong đó P là chỉ số giá được xác định bởi:

Do                 nên các tham số của mô hình thỏa
mãn các tính chất của hệ thống cầu, bao gồm tính
đồng nhất, tính đối xứng và tính tổng lượng.

2.2. Phương pháp ước lượng và số liệu
Mô hình AIDS trên rất khó ước lượng do chỉ số

giá P trong phương trình (3) không tuyến tính theo
tham số. Chính vì vậy, để ước lượng mô hình AIDS
trong thực tế, Deaton và Muellbauer (1980) đề
xuất xấp xỉ chỉ số giá này bằng chỉ số giá P* = P/�
thỏa mãn:
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Khi đó, ta có mô hình AIDS xấp xỉ tuyến tính
(LA/AIDS) như sau:

Với   
Mô hình LA/AIDS của Deaton và  Muellbauer

đã khắc phục được những hạn chế của mô hình
LES, phù hợp với lý thuyết về hệ thống cầu hiện
đại. Để bổ sung thêm các yếu tố tác động tiềm
năng khác vào mô hình, bài viết sử dụng phương
pháp của Pollok và Wales (1978). Mô hình
LA/AIDS khi đó trở thành:

Trong đó (dk=1,..,K) là các biến số nhân khẩu học. 
Một vấn đề thường gặp phải khi ước lượng mô

hình LA/AIDS là một số hộ gia đình có thể không
tiêu dùng một hàng hóa nào đó. Do đó, biến phụ
thuộc trong mô hình () có thể nhận giá trị bằng
không khiến cho kết quả ước lượng có thể bị thiên
lệch. Để điều chỉnh thiên lệch có thể xảy ra, bài
viết áp dụng đề xuất của Heien và Wessels (1990)
thực hiện ước lượng hồi qui hai bước Amemiya
(1974) tổng quát. 

Ở bước thứ nhất, việc tiêu dùng hay không tiêu
dùng một hàng hóa của hộ gia đình được ước
lượng bởi mô hình lựa chọn Probit:

yi = fi (pi, B, dk) (7)
Trong đó, yi là biến giả nhận giá trị là 1 nếu hộ

gia đình i tiêu dùng hàng hóa j và nhận giá trị 0
nếu không tiêu dùng; Pi, B và d là các biến đã định
nghĩa ở trên. Trên cơ sở ước lượng mô hình Probit,
tính toán tỷ lệ Mills ngược (IMR) cho hộ gia đình
có tiêu dùng hàng hóa j.

Ở bước thứ hai, tỷ lệ Mills ngược được bổ sung
vào phương trình (6) như biến công cụ.

Phương trình (8) được ước lượng bằng phương
pháp hồi qui dường như không liên quan SUR do
Zellner (1962) đề xuất. Từ kết quả ước lượng

phương trình (8), ta có thể tính toán được độ co
dãn của cầu theo giá và thu nhập. Green và Alston
(1990) và Buse (1994) đưa ra công thức tính độ co
dãn của cầu theo giá như sau:

Co dãn của cầu theo giá:

Co dãn của cầu theo giá chéo:

Co dãn của cầu theo thu nhập:

Với  wi tỷ trọng tiêu dùng bình quân của hàng
hóa i.

Bài viết áp dụng mô hình LA/AIDS với ước
lượng hai bước như phương trình (7) và (11) để đo
lường co dãn của cầu thực phẩm và đồ uống theo
giá và thu nhập với bộ số liệu gồm 9.398 hộ gia
đình được khai thác từ kết quả khảo sát mức sống
dân cư năm 2014 của Tổng cục thống kê. Bài viết
chọn giỏ 12 thực phẩm và đồ uống gồm: gạo, thịt
lợn, thịt bò, thịt gia cầm, cá và tôm, trứng, sữa bột,
sữa tươi, rượu, bia, nước giải khát đóng chai (lon,
bình) và hoa quả. Dữ liệu được làm sạch và xử lý
những quan sát bị thiếu (missing). Giá hàng hóa
được tính bằng cách lấy giá trị chia cho số lượng
hàng hóa. Với các hàng hóa hộ không chi tiêu, giá
hàng hóa được tính giá trung bình của địa phương.
Lưu ý rằng, do tính tổng lượng, ma trận phương sai
- hiệp phương sai phần dư sẽ là ma trận đơn. Do
đó, bài viết theo truyền thống sẽ bỏ một phương
trình khỏi hệ phương trình (11). Cụ thể, bài viết bỏ
phương trình với gạo và sẽ tính toán các tham số

của phương trình dựa vào ràng buộc từ các
phương trình còn lại. Pollok (1969) chứng
minh rằng việc bỏ phương trình nào không
ảnh hưởng tới kết quả ước lượng. 

3. Kết quả ước lượng 
Bảng 1 tóm tắt đặc điểm thống kê của các

biến sử dụng trong mô hình. Bên cạnh các biến
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giá cả 12 thực phẩm (dưới dạng logarigth), một
số biến nhân khẩu học được bổ sung vào mô
hình, bao gồm qui mô hộ gia đình, số người phụ
thuộc (lớn hơn 60 tuổi hoặc nhỏ hơn 18 tuổi)
trong gia đình, các biến giả thành thị (nông
thôn), dân tộc thiểu số và hộ nghèo (năm 2014).
Đây là những biến số có thể ảnh hưởng tới hành
vi tiêu dùng của hộ gia đình.

Bảng 2 trình bày kết quả ước lượng độ co dãn
của cầu thực phẩm và đồ uống theo giá và thu
nhập. Lưu ý rằng, ước lượng co dãn của cầu gạo
không có mức ý nghĩa thống kê do được tính toán
gián tiếp qua các phương trình khác, do đó, bài
viết sẽ không phân tích co dãn của gạo với giá và
thu nhập. Kết quả ước lượng co dãn của cầu theo
giá của các hàng hóa còn lại đều có dấu âm như
kỳ vọng và có ý nghĩa thống kê thể hiện quan hệ
tỷ lệ nghịch giữa cầu và giá hàng hóa, ngoại trừ độ
co dãn theo giá của trứng có giá trị dương 0,08.
Theo kết quả, cầu của hộ gia đình với nhiều loại
thực phẩm và đồ uống
như thịt bò, bia, sữa
tươi, đồ uống đóng
chai khá co dãn theo
giá. Khi giá tăng, cầu
các sản phẩm này sẽ
giảm mạnh hơn mức
tăng giá. Đáng chú ý
là cầu thịt bò đặc biệt
nhạy cảm với giá khi
độ co dãn lên tới -
2,36, nghĩa là nếu giá
tăng 1% thì cầu thịt bò
sẽ giảm 2,36%. Điều
này có thể lý giải là
thịt bò chưa phải là
mặt hàng thiết yếu.
Thịt bò thường được
sử dụng thay thế cho
thịt lợn nhưng không
thường xuyên như thịt
lợn. Do đó, người tiêu
dùng có thể thay thế
thịt bò bằng thịt lợn và
các thực phẩm khác
khi giá thịt bò tăng.
Sữa tươi, bia, đồ uống
đóng chai ít nhiều

không được coi là các hàng hóa thiết yếu đối với
phần lớn các hộ gia đình ở Việt Nam. Do đó, việc
cầu các đồ uống này nhạy cảm với giá cũng có thể
lý giải được. Cầu thịt lợn ít co dãn với giá hơn với
mức co dãn gần khoảng -0,9.

Cầu một số thực phẩm tương đối kém co dãn
với giá như thịt gia cầm, sữa bột, rượu và trứng.
Chẳng hạn co dãn của cầu đối sữa bột và rượu
chỉ ở mức lần lượt là -0,51 và -0,54. Sữa bột là
sản phẩm dùng chủ yếu cho trẻ sơ sinh và trẻ
nhỏ, và với các bậc cha mẹ Việt Nam ai cũng
muốn dành điều tốt nhất cho con, họ có thể cắt
giảm chi tiêu cho hàng hóa khác chứ sẽ ít cắt
giảm chi tiêu cho sữa. Có lẽ vì thế nên cầu về
sữa ít co dãn theo giá. Trong khi đó, rượu là đồ
uống có biên độ giá rộng, từ những loại rượu bình
dân tới đắt tiền. Trong mẫu nghiên cứu, giá rượu
bình quân là 18 nghìn đồng/lít, hàm ý rằng số
rượu tiêu thụ chủ yếu là rượu bình dân và việc giá
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Bảng 1: Các biến sử dụng trong mô hình

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu VHLSS 2014

Tên biến Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 

Giá gạo (log) 2,47 0,19 

Giá thịt lợn (log) 4,39 0,14 

Giá thịt bò (log) 5,37 0,13 

Giá gia cầm (log) 4,43 0,28 

Giá cá và tôm (log) 3,98 0,42 

Giá trứng (log) 1,1 0,21 

Giá sữa bột (log) 5,9 0,29 

Giá sữa tươi (log) 3,57 0,21 

Giá rượu (log) 2,93 0,34 

Giá bia (log) 3,14 0,19 

Giá nước ngọt (log) 2,59 0,84 

Giá hoa quả (log) 6,05 1,08 

Chi tiêu thực (log) 3,86 0,82 

Quy mô hộ 3,84 1,58 

Số thành viên phụ thuộc 1,52 1,16 

Cư trú ở thành thị (biến nhị phân) 0,3 0,46 

Dân tộc thiểu số (biến nhị phân) 0,17 0,38 

Hộ nghèo năm 2014 (biến nhị phân) 0,11 0,31 
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cả thay đổi lên xuống có lẽ ít ảnh hưởng tới quyết
định mua của người uống. 

Việc cầu với hoa quả và thịt gia cầm ít co dãn
với giá là một bất ngờ vì chúng thường được coi là
các thực phẩm không thiết yếu. Để giải thích vấn
đề này, có lẽ cần có những nghiên cứu sâu hơn về
cầu thịt gia cầm và hoa quả, đặc biệt là phân loại
chi tiết hơn các loại gia cầm và hoa quả khác
nhau. Độ co dãn của cầu với trứng dương, dù giá

trị tuyệt đối nhỏ, cũng trái với kỳ vọng và lý thuyết.
Có lẽ một phần lý do là trứng là thực phẩm tương
đối rẻ so với các thực phẩm khác nên sự thay đổi
giá ít ảnh hưởng tới quyết định tiêu dùng. Mặt
khác, trứng là hàng hóa thay thế cho thịt lợn
nhưng thịt lợn không phải hàng hóa thay thế cho
trứng, nên nếu khi giá trứng tăng đồng thời với giá
thịt lợn tăng, người tiêu dùng có xu hướng tăng

dùng trứng thay cho thịt lợn. Kết quả ước lượng độ
co dãn của cầu theo giá chéo ở Bảng 3a cho thấy
điều đó.

Kết quả ước lượng co dãn của cầu theo thu
nhập của 12 thực phẩm và đồ uống đều dương
đúng như kỳ vọng, chứng tỏ chúng đều là hàng
hóa thông thường. Điều đó có nghĩa là cầu với các
hàng hóa này sẽ tăng khi thu nhập tăng lên. Hầu
hết các sản phẩm có cầu co dãn theo thu nhập

gần với đơn vị,
chứng tỏ cầu với
các thực phẩm
tăng tương tự như
mức tăng thu
nhập. Một số thực
phẩm và đồ uống
có co dãn cao
hơn đơn vị là thịt
gia cầm, cá và
tôm, sữa tươi, bia
và đồ uống đóng
chai. Điều này
cũng phù hợp với
tập quán tiêu
dùng ở Việt Nam.

Bên cạnh
những thực
phẩm, đồ uống
tương đối không
co dãn với thu
nhập, cầu của
một số thực
phẩm, đồ uống lại
cho thấy tương
đối co dãn, chẳng
hạn như cá và

tôm, sữa tươi và bia. Khi thu nhập tăng lên, tiêu
dùng các thực phẩm và đồ uống này sẽ tăng
nhanh hơn mức tăng thu nhập. Điều này phù hợp
với quan sát thực tế là những hộ gia đình có thu
nhập cao hương thường sử dụng nhiều cá và tôm,
sữa tươi và bia hơn. Và do đó, trong những năm
tới, khi thu nhập được cải thiện, cầu các sản phẩm
này sẽ tăng mạnh. 

Sè 119/201818

Kinh tÕ vμ qu¶n lý

thương mại
khoa học

Bảng 2: Độ co dãn của cầu thực phẩm và đồ uống theo giá và thu nhập

Ghi chú: *** và ** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 1% và 5%.
Nguồn: Kết quả ước lượng của tác giả với số liệu từ VHLSS 2014

Thực phẩm, đồ uống Co dãn theo giá Co dãn theo thu nhập 

Gạo -0,9 0,5 

Thịt lợn -0,88** 0,98*** 

Thịt bò -2,36*** 0,98*** 

Thịt gia cầm  -0,42*** 1,05*** 

Cá và tôm -0,69*** 1,29*** 

Trứng 0,08*** 0,96*** 

Sữa bột -0,51*** 0,81*** 

Sữa tươi -1,4** 1,18*** 

Rượu  -0,54*** 0,99*** 

Bia -1,57*** 1,3** 

Đồ uống đóng chai -1,9*** 1,11*** 

Hoa quả -0,75*** 0,85** 
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Bảng 3a: Co dãn của cầu thực phẩm, đồ uống theo giá chéo

Ghi chú: ***,** và * tương ứng với mức ý nghĩa thống kê lần lượt 1%, 5% và 10%
Nguồn: Kết quả ước lượng của tác giả với số liệu từ VHLSS 2014

Giá thực phẩm,  
đồ uống 

Co dãn của cầu theo giá chéo 

Gạo Thịt lợn Thịt bò Gia cầm Cá và tôm Trứng 

Giá gạo  -0,11*** 0,03*** -0,02 -0,01 -0,02*** 

Giá thịt lợn -0.26  0,28 0,04*** -0,14*** 0,33*** 

Giá thịt bò 0.74 0.11***  0,47* 0,54 -0.05* 

Giá gia cầm -0.01 -0.48 0,11***  -0,12*** 0.32 

Giá cá và tôm -0.5 0.51*** -0.04*** -0.19***  -0,25*** 

Giá trứng -0.3 -0.53*** 0.12 0.07 -0.31***  

Giá sữa bột -0.3 -0,03 -0.2*** -0.04 -0.19 0.21 

Giá sữa tươi -0.004 -0.24*** -0.004** 0.06 0.08*** -0.21 

Giá rượu  -0.4 0.17*** 0.04*** 0.2 -0.21*** 0.29*** 

Giá bia -0.6 0.75*** 0,04** -0,16** -0.26*** 0,15 

Giá đồ uống đóng chai 0.03 -0.05*** 0.17*** -0.01*** -0.22*** 0.43*** 

Giá hoa quả 0,3 0,12*** -0,02*** -0,04*** 0,1*** -0,1*** 

Bảng 3b: Co dãn của cầu thực phẩm, đồ uống theo giá chéo (tiếp)

Ghi chú: ***,** và * tương ứng với mức ý nghĩa thống kê lần lượt 1%, 5% và 10%
Nguồn: Kết quả ước lượng của tác giả với số liệu từ VHLSS 2014

Giá thực phẩm,  
đồ uống 

Co dãn của cầu theo giá chéo 

Sữa bột Sữa tươi Rượu Bia Đồ uống 
đóng chai 

Hoa quả 

Giá gạo -0,002*** -0,13 0,1** -0,18*** 0,03 -0,16*** 

Giá thịt lợn -0,21** -0.24** 0.11 -0.15*** 0.13 -0.22*** 

Giá thịt bò -0.002 -0.13 0.1 -0.18 0.03 -0.15 

Giá gia cầm 0.03 0.02 0.01*** -0.14 0.015 -0.25*** 

Giá cá và tôm 0.02*** 0.19*** -0.32*** 0.16 -0.01** -0.14*** 

Giá trứng 0.01 0.009* 0.14 -0.05 0.03 -0.22*** 

Giá sữa bột  0.09*** 0.12 0.13*** 0.01* -0.09*** 

Giá sữa tươi 0.21  0.10 0.3** 0.001 -0.03*** 

Giá rượu  -0.13*** 0.03  -0.28 0.04** -0.1*** 

Giá bia 0.12 0.47*** -0.31  -0,09*** -0.15* 

Giá đồ uống đóng chai -0.1*** 0.05*** 0.14*** 0,54***  -0.15*** 

Giá hoa quả -0,02*** -0,007*** 0,14*** 0,5*** -1,9***  
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Ước lượng co dãn của cầu theo giá chéo được
trình bày tại Bảng 3a và 3b. Kết quả cho biết
quan hệ giữa các thực phẩm, đồ uống trên thực
tế là thay thế hay bổ sung. Thông thường, ta kỳ
vọng thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, trứng, cá và
tôm là các thực phẩm thay thế, nghĩa là co dãn
của cầu theo giá chéo của chúng có giá trị
dương. Tuy nhiên, kết quả ước lượng cho thấy
một vài hiện tượng thú vị. Chẳng hạn, trứng có vẻ
giống một hàng hóa bổ sung cho thịt lợn và cá và
tôm hơn là hàng hóa thay thế (do hai thực phẩm
này có hệ số co dãn âm với giá trứng). Tương tự,
thịt lợn có thể bổ sung cho cá và tôm. Điều này
có thể hàm ý rằng trong thực tế, bữa ăn của hộ
gia đình được kết hợp nhiều thực phẩm khác
nhau. Cầu thực phẩm cũng thể hiện quan hệ
phức tạp với giá đồ uống. Trong một số trường
hợp, cầu một số thực phẩm tăng khi giá đồ uống
tăng, ví dụ cầu thịt lợn tăng khi giá rượu, giá bia
và đồ uống đóng chai tăng. Ngược lại, cầu một
số thực phẩm giảm khi giá đồ uống tăng, như cầu
thịt bò. Cầu hoa quả luôn giảm khi giá các thực
phẩm khác tăng.

4. Thảo luận và khuyến nghị
Bên cạnh những điểm tương đồng, các kết

quả trên ít nhiều có sự khác biệt với một số
nghiên cứu trước đó về độ co dãn của cầu thực
phẩm ở Việt Nam. Chẳng hạn, Vu Hoang Linh
(2009), sử dụng số liệu điều tra mức sống dân cư
năm 2006, tính toán được độ co dãn theo thu
nhập của các loại thịt lợn, thịt gà, thịt bò đều lớn
hơn 1, đồng thời co dãn của cầu thịt lợn thấp
hơn. Nghiên cứu của Canh Le Quang (2008), dù
có sự phân nhóm thực phẩm khác với nghiên cứu
này cũng có một số hàm ý tương tự. Có lẽ, một
phần nguyên nhân là do vào thời điểm năm
2006, thu nhập dân cư thấp hơn hiện nay nên
các loại thịt được coi là hàng hóa xa xỉ, tăng
mạnh theo thu nhập. Thói quen tiêu dùng thực
phẩm chưa đa dạng, chủ yếu dùng thịt lợn khiến
cho co dãn của cầu theo giá thấp 

Những kết quả trên có ý nghĩa quan trọng trong
phân tích hành vi tiêu dùng thực phẩm và đồ uống
của các hộ gia đình Việt Nam, tác động của sự

thay đổi giá cả và thu nhập đối với cầu thực phẩm
và đồ uống cũng như dự báo cầu với các hàng hóa
này trong những năm tới. 

Một la ø, Chính phủ phải quan tâm và có chính
sách kiểm soát cung -0 cầu và giá cả thực phẩm.
Với việc phần lớn các thực phẩm và đồ uống
không co dãn tương đối với giá và thu nhập, cầu
đối với các hàng hóa này sẽ tăng ổn định theo thu
nhập nhưng ít đột biến. Tuy nhiên, nếu giá thực
phẩm và đồ uống tăng sẽ tạo ra gánh nặng cho
các hộ gia đình có thu nhập thấp do cầu với chúng
ít co dãn theo giá. Điều này có nghĩa là Chính phủ
cần giữ ổn định giá thực phẩm nhằm đảm bảo
mức sống của người nghèo, góp phần đảm bảo an
sinh xã hội.

Hai la ø, ở chiều ngược lại, người nông dân và
các nhà cung cấp thực phẩm, đồ uống phải tính
toán kỹ sản lượng sản xuất phù hợp nhằm khai
thác những cơ hội khi thu nhập của người tiêu
dùng tăng lên và hành vi tiêu dùng thay đổi. Mặt
khác, họ cũng cần tính toán cẩn trọng đảm bảo
cung không vượt cầu, bởi lẽ khi cung vượt cầu,
dù có giảm giá cũng khó tiêu thụ được nhiều
hàng hóa do cầu thực phẩm và đồ uống không
co dãn tương đối. Trường hợp dư thừa lợn và phải
kêu gọi giải cứu đầu năm 2017 là một ví dụ. 

Ba la ø, Nhà nước cần tính đến sự gia tăng tiêu
dùng một số thực phẩm xa xỉ khi thu nhập dân cư
tăng lên và có chính sách phù hợp. Cầu một số
thực phẩm và đồ uống tương đối co dãn với thu
nhập như bia và đồ uống đóng chai sẽ tăng
nhanh khi thu nhập tăng và sẽ là thị trường tiềm
năng để các nhà sản xuất trong nước khai thác.
Tuy nhiên, Chính phủ cần kiểm soát tiêu dùng
nhóm hàng này thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt,
nhằm hạn chế tiêu dùng và tăng thu ngân sách
nhà nước. Mặt khác, Chính phủ có chính sách hỗ
trợ phát triển sản xuất các thực phẩm như hải
sản, sữa tươi nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
và tăng thu nhập cho người nông dân, vì đây là
nhóm thực phẩm có nhu cầu tăng nhanh khi thu
nhập tăng.
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5. Kết luận
Trong nghiên cứu này, bài viết tìm cách ước

lượng độ co dãn của cầu thực phẩm và đồ uống
của các hộ gia đình Việt Nam theo giá và thu
nhập. Cụ thể, bài viết sử dụng mô hình hệ thống
cầu LA/AIDS với tiếp cận 2 bước để ước lượng độ
co dãn của cầu 12 loại thực phẩm và đồ uống phổ
biến ở Việt Nam trên bộ số liệu thu được từ Khảo
sát mức sống dân cư của Tổng cục thống kê năm
2014. Bài viết phát hiện rằng ngoại trừ thịt bò, sữa
tươi, bia và đồ uống đóng chai, các thực phẩm và
đồ uống khác tương đối ít co dãn theo giá, hàm ý
rằng thay đổi giá sẽ không có nhiều tác động đến
cầu. Khi thu nhập tăng thì cầu với thực phẩm, đồ
uống cũng tăng lên, dù cầu một số thực phẩm và
đồ uống tăng nhanh hơn số còn lại do co dãn theo
thu nhập lớn hơn đơn vị. Những kết quả này có ý
nghĩa quan trọng đối với việc phân tích tác động
của giá cả thực phẩm và đồ uống tới chi tiêu và
mức sống của hộ gia đình, chính sách của Chính
phủ cũng như với chiến lược kinh doanh của người
nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm. Trong
tương lai, nghiên cứu này có thể được mở rộng để
xem xét sự thay đổi độ co dãn và hành vi tiêu dùng
qua thời gian, cũng như so sánh sự khác biệt giữa
các vùng miền. �
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Summary

This study aims to measure the elasticity of
demand for common foods and beverages in
Vietnam households according to prices and
incomes. The study employs two-step estimation
method with Almost Ideal Demand System intro-
duced by Deaton and Muellbauer (1980) and data
from the National Survey on People Living stan-
dards in 2014 conducted by General Office of
Statistics. Research findings indicate that except
for beef, milk, beer and bottled drinks, other foods
and beverages are relatively inelastic to prices.
When incomes increase, demand increases, in
which demand for fish, shrimps, milk and beer
increases more rapidly because they are quite
elastic to incomes. These features have consider-
able impacts on household spending and busi-
ness strategies of food and beverage producers.
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